  Ngày soạn :16/12/2011                            Tuần 18

 Ngày giảng: Thứ 2/19/12/2011             Học vần
                                                  bài 73: it - iªt

I . Mục tiêu.
  - Đọc, viết được it, iêt, trái mít, chữ viết. Đọc từ và câu ứng dụng. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết.

 - Đọc, viết, tìm tiếng có vần it - iêt nhanh, chính xác. 

  - Hứng thú học tập.

 II. Đồ dùng dạy - học. 

Tranh SGK, bộ đồ dùng Tiếng Việt.

 III .Các hoạt động dạy - học. 

                                 Tiết 1
	1.HĐ1 Bài cũ: (5’)

Đọc : chim cút, sút bóng, sứt răng, nứt nẻ. Đọc câu ứng dụng SGK
-Viết : chim cút, nứt nẻ.
Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2 Bài mới ;(30’)        

a.. Giới thiệu bài   Trực quan          => it - iêt 

* Nhận diện vần it
Cho HS ghép chữ ghi vần it.

HD HS đánh vần và đọc trơn vần.

Cho HS ghép chữ ghi tiếng mít.
HD HS đánh vần và đọc trơn tiếng.
Cho HS ghép chữ ghi từ trái mít.

HD HS đánh vần và đọc trơn từ.
* Vần iêt (quy trình tương tự)

? So sánh: it - iêt

d) Đọc từ:

       con vịt                   thời tiết

       đông nghịt            hiểu biết 
	5 em đọc.
Cả lớp viết bảng con.
-Vần it có 2 âm: âm i và âm t

- Cài vần it, nêu cách ghép và phân tích vàn.
Đọc CN, nhó, tổ.
- Cài tiếng mít, nêu cách ghép và phân tích tiếng mít.
Đọc CN, nhóm, tổ.

Ghép, nêu cách ghép, phân tích.

Đọc CN, nhóm, tổ.

- Giống: đều kết thúc = t

Khác: it bắt đầu = i

          iê bắt đầu = iê 

-HS đọc và tìm tiếng có vần vừa học.

	GV giải nghĩa từ.

* Viết bảng con:

- GV nêu qui trình viết và viết mẫu it, iêt, trái mít, chữ viết.
HD HS viết.

- Quan sát ,uốn nắn.

* Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa học.

Nhận xét tính điểm thi dua.
	-1 HS nêu cấu tạo ,độ cao các con chữ.

+HS viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)
* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng SGK.
Gọi HS đọc.
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.

-HS  đọc và tìm tiếng mới.(biết bơi)



	*Luyện nói: 

Chủ đề: “Em tô, vẽ, viết”

- Em đặt tên từng bạn trong tranh và giới thiệu bạn đang làm gì ? 

- Em khen bạn như thế nào ? 

- Em có thích vẽ tranh không ? 

- Em thích vẽ gì nhất ? 
	-Quan sát tranh và trả lời 

	* Luyện viết.
HD HS viết chữ trong vở tập viết.
-Quan sát ,uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố(5’).

-Nhắc lại vần vừa học - so sánh.

-Đọc toàn bài. Dặn HS CB bài74
	-1 HS đọc .

-HS quan sát.

-HS viết bài.


                                                    đạo đức

                           Tiết 18: ôn tập và thực hành kỹ năng cuối kỳ I

I - Mục tiêu.

 - Hs nắm bài có hệ thống. Trả lời đúng các câu hỏi trong những bài đã học.

- Trả lời đúng, trôi chảy rõ ràng.

- Hứng thú học tập.

II - Hoạt động dạy - học. (30’)

1. Ôn tập: H trả lời các câu hỏi sau

- Em đã làm gì để xứng đáng là H lớp 1 ?

- Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ ? 

- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập như thế nào ? 

- Giữ gìn đồ dùng, sách vở có lợi gì ? 

- Em sẽ ra sao khi không có một mái nhà ? Có gia đình em cảm thấy thế nào ?

- Là anh là chị cần như thế nào đối với em nhỏ ?

- Khi chào cờ em đứng như thế nào ? 

- Đi học đều và đúng giờ có lợi gì ? 

- Cần phải làm gì để đi học dúng giờ ? 

- Khi ngồi học trong lớp em phải thế nào ? 

- Giữ trật tự trong giờ học có lợi gì ? 

- Gia đình em có những ai ? 

2. Củng cố.(5’) 

. Nhận xét giờ học. 

Dặn HS về ôn lại bài và thực hành theo bài học.

                                                       Bồì dưỡng HS (HV)

Ôn luyện vần it, iêt

I.Mục tiêu: 

     - Củng cố cho HS đọc, viết tương đối thành thạo it, iêt, trái mít, chữ viết.
     -  Đọc được các từ và câu ứng dụng có vần it, iêt.. Làm tốt các bài tập.

     - GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: Bảng phụ, SGK, VBTTV, vở ô li.

III.Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1:Ổn định: (1’)

2.HĐ2:Bài mới: (30’)

a.GTB. Trực tiếp.

b.Luyện đọc:

Cho HS ôn lại bài tiết 1

Nghe và chỉnh sửa cho HS.

Cho HS tìm và đọc tiếng từ có vần  it, iêt ngoài bài.

Nhận xét tính điểm thi đua.

c.Luyện viết. HD HS quan sát chữ mẫu. con vịt, đông nghịt, thời tiết, hiể biết. Nhắc lại qui trình viết.HD HS viết.

Đi đến từng bàn uốn nắn sửa tư thế ngồi viết cho HS.

c.HD Làm BT;

Bài 1.Cho HS nêu YC bài.

Nhận xét chữa bài.

Bài 2: HD HS điền vần thích hợp.

Nhận xét chữa bài.

3.HĐ3:Củng cố dặn dò; (4’)
 Hệ thống lại toàn bài.

Nhận xét giờ học.Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát.

Nghe.

Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.

Thi đua tìm và đọc.

Nhận xét chữ mẫu và nêu qui trình viết.

Viết vào vở ô li.

Nối? Làm bài và đọc bài làm của mình.

Làm bài và đọc kết quả.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cánh quạt quay tít.

Mùa thu tiết trời mát mẻ.



Ngày soạn 17/12/2011

 Ngày giảng: Thứ 3/20/12/2011
                                                                   Luyện âm nhạc

GV chuyên trách dạy


                                                                      Học vần

Bài 74: u«t - ­¬t

I . Mục tiêu.

 - Đọc, viết được uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván. Đọc câu ứng dụng. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chơi cầu trượt.

 - Đọc, viết, tìm tiếng mới nhanh, chính xác. 

- Hứng thú học tập.

II . Đồ dùng dạy - học. 
Tranh SGK, bộ đồ dùng Tiếng Việt.

III . Các hoạt động dạy - học. 

                                                          Tiết 1
	1.HĐ1 Bài cũ:(5’)   Đọc: con vịt, đông nghịt,thời tiết, hiểu biết. Đọc câu ứng dụng SGK
 - Viết: con vịt, đông nghịt
Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới  (30’)                                        

a. Giới thiệu bài : Trực quan 

b.Giảng bài:
* Nhận diện vần uôt.

Cho HS ghép chữ ghi vần uôt.

HD HS đánh vần và đọc trơn vần uôt.

Cho HS ghép chữ ghi tiếng chuột.

HD HS đánh vần và đọc trơn tiếng chuột

Cho HS ghép chữ ghi từ chuột nhắt.

HD HS đánh vần và đọc trơn từ.
* Vần ươt (quy trình tương tự)

 So sánh: uôt - ươt

 Đọc từ:

       trắng muốt              vượt lên 

       tuốt lúa                   ẩm ướt
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát trả lời.

-Vần uôt có nguyên âm đôi uô và âm t.

- Cài vần uôt, nêu cách ghép phân tích. 

Đọc CN, nhóm, tổ.

Ghép, nêu cách ghép và phân tích.

Đọc CN, nhóm, tổ.

Ghép, nêu cách ghép và phân tích.

Giống: Kết thúc bằng t

Khác: 

- HS đọc tìm tiếng có vần vừa học.

	GV giải nghĩa từ.

* Viết bảng con: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
-GV nêu qui trình viết và viết mẫu.

HD HS viết.

-Quan sát, uốn nắn
	-1 HS nêu cấu tạo ,độ cao các con chữ.

+HS theo dõi.

+HS viết bảng con.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)
* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

- Đọc câu ứng dụng: SGK
	Đọc CN,nhóm, tổ, lớp.
-HS đọc và  tìm tiếng có vần vừa học.

	* Luyện nói: 

Chủ đề: “Chơi cầu trượt”

- Tranh vẽ gì ? 

- Qua tranh em thấy nét mặt các bạn thế nào ? 

- Khi chơi các bạn đã làm gì để không xô ngã nhau ?  

- Em có thích chơi cầu trượt không ? 

- ở trường có cầu trượt không ? thường chơi vào lúc nào ? 
	- Quan sát tranh và trả lời 

	*  Luyện viết.
HD HS viết chữ trong vở tập viết.
-Quan sát, uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3. Củng cố(5’)
-Nhắc lại vần vừa học 

-Đọc toàn bài.CB bài 75 
	-1 HS đọc chữ trong vở. .

-HS viết bài.

3 em đọc



Ngày soạn: 18/12/2011
Ngày giảng: Thứ 4/21/12/2011

                                                           Học vần

Bài 75:  ôn tập 

I. Mục tiêu.

 - Đọc, viết một cách chắc chắn 14 chữ ghi vần vừa học từ bài 68 đến bài 74. 

 - Đọc đúng, viết đúng kỹ thuật, đúng tốc độ. 

- Có ý thức học tập tốt.

II.ĐỒ dùng dạy - học. 

Bảng phụ + tranh SGK.

III. Các hoạt động dạy - học.  

                                                             Tiết 1
	1.HĐ1. Bài cũ:(5’)
 - Đọc:trắng muốt, tuốt lúa,vượt lên, ẩm ướt. Đọc câu ứng dụng SGK.
 -Viết: chuột nhắt, lướt ván.

Nhận xé ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới : (30’)                                        

a.Giới thiệu bài: Trực quan

b.Giảng bài:

* Ôn tập

? Các con  dã học những vần nào có t đứng sau?

- GV ghi ra góc bảng.
+ Ghép vần:

- GV viết sẵn 2 bảng ôn vần trong SGK. 

-Vần nào có nguyên âm đôi ? 

+ Đọc từ: (6) chót vót, bát ngát, Việt Nam

-GV + HS giải nghĩa từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

Trả lời.

Ghép và đọc vần vừa ghép.

Trả lời.

Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Viết bảng con: 

-GV viết mẫuvà hướng dẫn cách viết.

-NX sửa sai. 
*Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa ôn. 
Nhận xét tính điểm thi đua.  
	-HS theo dõi.

-HS luyện viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)

* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK
- GV đọc mẫu. HD HS đọc
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
- HS luyện đọc từng dòng thỏ.

- ...................cả đoan thơ.

-3 HS dọc

	* Kể chuyện: Chuột nhà và chuột đồng.

GV kể theo nội dung tranh.

Tranh 1: Ngày nắng ráo, chuột nhà về quê thăm chuột đồng .

Tranh 2: Tối đầu tiên đi kiếm ăn chuột nhà phân công.
Tranh 3: Lần này chúng bò đến kho thực phẩm 
Tranh 4: Sáng hôm sau. 
	-H nhắc lại

-Quan sát tranh và trả lời 



	GV hướng dẫn HS kể theo tranh.
	-H kể. Lớp theo dõi bổ sung 

	* Luyện viết
-GV hướng dẫn HS viết .

-Quan sát ,uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố dặn dò(5’).

-HS đọc lai bài ôn tập.

-NX gìơ học. Dặn HS CB bài oc, ac.
	-HS viết bài trong vở tập viết.

3 em đọc.



                                                              Toán
Tiết 70:  một chục, tia số 

I - Mục tiêu.
  - Giúp H nhận biết 10 đơn vị còn gọi là 1 chục. Biết đọc và ghi số trên tia số. 

  - Đọc và ghi số trên tia số thành thạo, chính xác. 

 - Hứng thú học tập.

II- Đồ dùng :Tranh vẽ, bó chục que tính, bảng phụ.
III - Hoạt động dạy - học. 

	1.HĐ1.Kiểm tra bài cũ: (4’) Gọi HS thực hành đo chiều dài của cái bảng bằng gang tay, đo chiều dài của bàn HS.
Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2.Bài mới: (29’)
* Giới thiệu 1 chục 

-10 quả còn gọi là 1 chục 
	2 em lên thực hành đo

-H quan sát tranh SGK 

-Đếm số quả trên cây và nói số lượng

-H đồng thanh

-H đếm số que tính trong bó que tính và nói số lượng que tính 

	10 que tính còn gọi là mấy chục que tính ?

10 đơn vị còn gọi là mấy chục ? 

1 chục bằng bao nhiêu đơn vị ? 

GV ghi: 1 chục = 10 

           10 = 1 chục 

*. Giới thiệu tia số.

GV vẽ tia số và giới thiệu 

  0    2    3    4    5    6    7     8    9    10

Trên tia số có 1 điểm gốc  là 0

Các (vạch) điểm cách đều nhau được ghi số 

Mỗi vạch ghi 1 số theo thứ tự tăng dần 

Số ở bên trái bé hơn các số ở bên phải nó 

Số ở bên phải lớn hơn các số ở bên trái nó
	-1 chục 

-1 chục 

-10 đơn vị 

H: đồng thanh 

	*. Thực hành. 

*Bài 1: Đếm và thêm vào mỗi hình cho đủ 1 chục chấm tròn 
	-Đếm số chấm tròn ở mỗi hình vẽ và thêm vào đó cho đủ 1 chục chấm tròn 

	*Bài 2: Lấy 1 chục con vật ở mỗi hình rồi khoanh vào 1 chục con vật đó. 
	-H tự điếm khoanh lại 1 chục con vật 

	*Bài 3: Viết các số vào dưới mỗi vạch theo thứ tự tăng dần 
	-H làm bài 

	3.HĐ3. Củng cố.(2’)

-10 đơn vị còn gọi là mấy chục ? 

-1 chục bằng bao nhiêu đơn vị ? 
	-H S trả lời.



Bồi dưỡng HS(Toán
Luyện thực hành đo độ dài đoạn thẳng.
I. Mục tiêu:  - Củng cố về đo độ dài đoạn thẳng.

                   - Rèn giải toán cho HS.

                   - GD HS ý thức học tập tốt.

II. Đồ dùng: GV: ND bài. HS: Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy học:
	1.HĐ1: Ổn định.(1’)

2.HĐ: Bài mới. (30’

a.GTB: Trực tiếp.

b. HD HS TH đo chiều dài  bàn học bằng gang tay. Đo chiều dài của bảng lớp và so sánh chiều dài của bảng lớp với chiều dài của bàn học.

Cho HS đo chiều dài của quyển sách và chiều dài của quyển vở ô li bằng thước kẻ rồi so sánh

Kiểm tra HS đo và nhận xét

Cho HS làm bài tập số1, số 2 SGK T96 

Gọi HS trả lời và so sánh.
  3.HĐ3: Củng cố dặn dò: (4’)

 - Hệ thống lại bài.  

 - Nhận xét giờ học.

Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát

Nghe.

1 em lên đo và so sánh.

Lớp nhận xét.

Cả lớp thực hành đo.

Làm miệng.

4 em trả lời bài 1

2 em trả lời bài 2.



Tự nhiên xã hội
TiÕt 18:  Cuéc sèng xung quanh 

I - Mục tiêu
 -H quan sát và nói một số nét chính về sinh hoạt của nhân dân địa phương. 
- Quan sát. 

- Có ý thức gắn bó, yêu mến quê hương.

*GDMT: Hiểu biết về cảnh quan thiên nhiên và xã hội xung quanh.
II.GD kĩ năng sống: 

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát về cảnh vậ và hoạt động sinh sống của người dân địa phương.
Phân tích so sánh cuộc sống ở thành thị và nông thôn.

- Phát triển kĩ năng sống hợp tác trong công việc.

III - Đồ dùng. 

Hình 18 - 19 SGK

IV - Các hoạt động dạy học 

	1.KTBC: (4’) H: Muốn cho lớp học sạch đẹp con phải làm gì?

H: Hãy nêu những công việc cần làm để giữ cho lớp học được gọn gàng sạch sẽ?

2.Bài mới:

* Hoạt động1(10): Tham quan hoạt động sống của nhân dân khu vực xung quanh trường.

MT: Tập quan sát thực tế đường xá, nhà cửa, chợ ... ở khu vực xung quanh. 
	

	GV giao nhiệm vụ.

- nhóm1: Quan sát quang cảnh trên đường. 

- nhóm2: Nhận xét quang cảnh hai bên đường.

- nhóm3: Nêu công việc của người dân địa phương

GV: hướng dẫn H cách đi lại quan sát -    về lớp 

* GV nhấn mạnh  cho HS thấy nghề chủ yếu của nhân dân ở dây là làm ruộng.
	-HS quan sát 

	3. Hoạt động 2:(10) 

- Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhân dân.

- MT: Nêu được nét nổi bật về các công việc sản xuất, buôn bán. 
	-HS thảo luận nhóm

	Đã quan sát thấy gì ?
	Thảo luận cả lớp

Đại diện nhóm trình bày

Liên hệ công việc của bố mẹ hoặc người thân trong gia đình làm hàng ngày

	*Làm việc theo nhóm với SGK. 

KL; + Bức tranh bài 18 vẽ về cuộc sống ở nông thôn.

*. Hoạt động 3(9’): Triển lãm tranh.

- Cho HS trưng bảy tranh vẽ về nhề truyền thống của nhân dân địa phương.

- Gọi HS lên giới thiêu trước lớp.

3. Củng cố-Dặn dò:(2’)

- Củng cố ND bài. - NX tiết học.
	- H quan sát 2 bức tranh bài 18 

- Đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi trong bài

-HS hoat động theo 2tổ.


Thực hành(HV)

                                Luyện kĩ năng đọc, viết it, iêt, yêt

I.Mục tiêu: HS biết đánh dấu vào bảng có vần it, iêt, yêt đúng đọc được bài:Không biết mình còn mệt tới đâu; viết: Bé viêt chữ rất nắn nót

- HS đọc tương đối thành thạo bài:Không biết mình còn mệt tới đâu.(T 120 STH).

- GD HS ý thức học tập tốt.

II. Đồ dùng: Bảng phụ, HS SGK, vở ô li.

III. Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1.Ổn đinh: (1’)

2.HĐ2. Bài mới: (30’)

a. Giới thiệu bài: Trực tiếp

b. Luyện đọc: HD HS đánh dấu vào bảng.

- Cho HS đọc bài: “Không biết mình còn mệt tới đâu” (STH T120).

 Cho HS tìm chữ cái viết hoa.

Chỉnh sửa cho HS.

c.Luyện viết: 

Hướng dẫn qui trình viết câu: Bé viết chữ rất nắn nót.

Quan sát uốn nắn cho HS

3.HĐ3. Củng cố dặn dò: (4’)

- Hệ thống lại toàn bài.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về ôn lại bài
	Đánh dấu vào bảng trong (STH T120)

Đọc CN, nhóm, tổ và tìm tiếng có chứa vần it iêt.
- Viết bảng con, viết vở .




                                                   Bồi dưỡng HS (H V)

                            Ôn luyện đọc, viết các vần có âm ng, nh đứng sau.
I.Mục tiêu: - HS đọc, viết tương đối thành thạo các vần; có âm ng, nh đứng sau.                     - Đọc đúng các từ và câu ứng dụng có chứa các vần có  âm ng, nh đứng sau.                       - GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: Bảng ôn, bảng con, vở ô li.

III.Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1.Ổn định: (1’) Hát.

2.HĐ2.Bài mới: (30’)

a.GTB: Trực tiếp

b. Luỵên đọc:

Treo bảng ôn các vần lên bảng cho HS đọc.
Nghe và chỉnh sửa cho hS.

Ghi các từ lên bảng cho HS đọc.

* Viết bảng con:  Đọc cho HS viết chữ ghi vần ang, anh, inh, ênh. 

Nhận xét chữa lỗi.

*Trò chơi: Thi tìm và nói nhanh tiếng từ có vần vừa ôn ở trên.

Nhận xét tính điểm thi đua.

* Luyện viết vở ô li: Chữ ghi từ đình làng, thông minh, bệnh viện, lênh khênh

* Nhắc lại cách viết, qui trình viết.

Đi đến từng bàn uốn nắn sửa sai.

Thu một số bài chấm nhận xét.

3.HĐ3.Củng cố dặn dò: (4’)

Hệ thống lại toàn bài.

Nhận xét chung giờ học.

Dặn HS về ôn lại bài.
	Lớp hát.

Nghe.

Đọc CN theo thứ tự và không theo thứ tự. Đọc nhóm tổ.

Đọc và tìm tiếng có chứa vần vừa ôn.

Cả lớp viết vào bảng con.

2 tổ thi nói tiếp sức.

Nêu cấu tạo qui trình viết chữ ghi các tiếng từ.

Lớp viết vào vở ô li.


Ngày soạn: 19/12/2011
Ngày giảng: Thứ 5/21/12/2011             Thể dục
                                            Tiết 18: Sơ kết học kì I

I.Mục tiêu: HS hệ thống được những kiến thức kỹ năng đã học.

   Nhận xét những ưu nhược điểm và hướng khắc phục.

    GD HS có ý thức trong giờ học.

II. Địa điểm, phương tiện: Trên sân trường.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

	1.Phần mở đầu.(6’)

 Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

Cho HS khởi động.

Cho HS ôn luyện một số động tác TD RLTTCB.

2.Phần cơ bản: (24’)

* Sơ kết học kì I.

GV cùng với HS hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng đã học về đội hình đội ngũ, TDRLTTCB, trò chơi vận động.

Đánh giá kết quả học tập của học sinh. Tuyên dương những cá nhân và tổ có thành tích tốt. Nhắc nhở chung về những tồn tại và hướng khÊ phục.

*Trò chơi; Tổ chức cho HS chơi trò chơi tĩnh.

3. Phần kết thúc: (30’)

Cho HS đi thường theo nhịp

Nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
	Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.Chạy nhẹ nhàng1 hàng dọc trên sân trường.Chuyển vòng tròn đi thường hít thở sâu.

3 em xung phong lên làm mẫu các động tác.

Chơi trò chơi diệt con vật có hại.

Đi theo hai hàng dọc.



KT ĐK cuối kì I
                                                      Học vần
Bài:76: oc, ac

I - Mục tiêu.

 -Đọc, viết được oc, ac, con sóc, bác sĩ. Đọc từ và câu ứng dụng. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Vừa vui vừa học.

- Đọc, viết, tìm tiếng mới nhanh, chính xác. 

- Hứng thú học tập.

II - Đồ dùng dạy - học. Tranh SGK, bộ đồ dùng Tiếng Việt.

III - Các hoạt động dạy - học. 

                                                           Tiết 1
	1. HĐ1. Bài cũ:(5’)

 -  Đọc: chót vót, bát ngát, Việt Nam. Đọc câu ứng dụng SGK
- Viết: chót vót, bát ngát.

Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới  (30’)

a. Giới thiệu bài:   Trực quan => oc, ac
b.Giảng bài:
* Nhận diện vần oc.
Cho HS ghép chữ ghi vần oc.

HD HS đánh vần và đọc trơn vần.

Cho HS ghép chữ ghi tiếng sóc.

HD HS đánh vần và đọc trơn tiếng.
Cho HS  ghép chữ ghi từ con sóc.

HD HS đánh vần và đọc trơn từ.

* Vần ac ( quy trình tương tự)

 So sánh: oc - ac
 Đọc từ:    hạt thóc           bản nhạc
                  con cóc            con vạc

- GV giải nghĩa 1 số từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

-Vần oc âm o và c

- Gài vần oc, nêu cách ghép và phân tích.

Đọc CN, nhóm, tổ.

- Gài tiếng: sóc, nêu cách ghép và phân tích tiếng sóc.

Đọc CN, nhóm, tổ.

Ghép, nêu cách ghép vagf phân tích.

-Đọc từ: con sóc. Đọc CN, nhóm, tổ.
Giống: c đứng sau.

Khác : o, a đứng trước

Đọc và tìm tiếng có vần vừa học.

	* Viết bảng con: oc, ac, con sóc,bác sĩ.
-GV nêu qui trình viết và viết mẫu.
HD HS viết.

-Quan sát ,uốn nắn.
* Trò chơi: Tổ chức cho HS thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần oc, ac.
Nhận xét tính điểm thi đua.
	-1 HS nêu cấu tạo ,độ cao các con chữ.

+HS theo dõi.

+HS viết bảng con.
Hai tổ thi đua viết tiếp sức


TiÕt 2

	c. Luyện tập.(30’)
* Luyện đọc
- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK
- Đọc mẫu và HD HS đọc
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
-HS luyện đọc và tìm tiếng có vần vừa học(da cóc, bọc ,bột lọc)

	* Luyện nói: 
         Chủ đề: “Vừa vui vừa học”

- Tranh vẽ gì ? 

- Em kể những trò chơi được học trên lớp ?

- Em kể những bức tranh đẹp mà cô giáo đã cho em xem trong giờ học ? 

- Học như thế có vui không ? 
	-Quan sát tranh và trả lời 

	*  Luyện viết
- GV hướng dẫn mẫu từng dòng.trong vở tập viết.
-Quan sát , uốn nắn HS.

-GV chấm và nhận xét 1 số bài.

3HĐ3. Củng cố.-Dặn dò(5’)

-HS thi tìm tiếng mới.
Cho HS đọc bài trong SGK
- NX tiết học. Dặn HS về ôn lại bài,
	-HS quan sát.

-HS viết bài.

3 em đọc.


Thực hành (TV)

Ôn luyện vần uôt, ươt.

I.Mục tiêu: - HS biết điền đúng vần tiếng có vần uôt, ươt, đọc tương đối thành thạo bài Ba người bàn tốt (1).
                   -  Đọc và viết được chữ ghi câu: Mẹ cho em chơi cầu trượt.                  
GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: Bảng phụ, STH.
III.Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1:Ổn định: (1’)

2.HĐ2:Bài mới: (30’)

a.GTB. Trực tiếp.

b.Luyện đọc:

HD HS điền dúng chữ ghi vần, tiếng vào chỗ chấm.

Đọc bài : Ba người bàn tốt (1) (STH T122) Cho HS đọc bài:  

Nghe và chỉnh sửa cho HS.

Cho HS tìm và đọc tiếng từ có vần uôt, ươt.

c.Luyện viết. HD HS quan sát chữ mẫu.Mẹ cho em chơi cầu trượt.

Nhắc lại qui trình viết.HD HS viết.

Đi đến từng bàn uốn nắn sửa tư thế ngồi viết cho HS.

Chấm bài và nhận xét.

3.HĐ3:Củng cố dặn dò; (4’)
 Hệ thống lại toàn bài.

Nhận xét giờ học.Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát.

Nghe.

Điền trong STH.
Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.

Tìm và đọc.

Nhận xét chữ mẫu và nêu qui trình viết.

Viết vào vở.




Ngày soạn: 20/12/2011
Ngày giảng: Thứ 6/23/11/2011        Tiếng anh
                                                  GV chuyên trách dạy
                                                  Học vần

                                               KT ĐK cuối kì I
                                             Sinh hoạt tuần 18

 I.Mục tiêu:

 - HS nhận ra ưu khuyết điểm trong tuần. Có hướng khắc phục và sửa chữa.

- Rèn tính tự giác ,kỉ luật cao.

- Đề ra phương hướng tuần 19.

 II. Nội dung sinh hoạt.

1. GV nhận xét trong tuần.

  - Nề nếp: +Duy trì tương đói tốt. Xếp hàng ra vào lớp nhanh.

                  + Đi học đầy đủ.

                  +Mọi nề nếp thực hiện tốt.

 - Học tập:+ Có ý thức học và làm bài đạt nhiều hoa điểm 10

                  +Hăng hái phát biểu XD bài.

                   +Tiến bộ về đọc: Thu,Phương…
                   +Chữ viết xấu: Nga, Bình, Hưng…
- Thể dục: +Xếp hàng nhanh, gọn ,đều hơn trước.

                   +Tập có tiến bộ ,Xong 1số động tác tập chưa đúng kĩ thuật.

 - Vệ sinh: Sạch sẽ, gọn gàng.

   2. HS nêu ý kiến cá nhân.

  3. Phưong hướng tuần sau:

  - Duy trì tốt mọi nề nếp.

  -Tiếp tục duy trì hoa điểm 10 và đăng ký ngày học tốt, giờ học tốt.Ôn cũ học mới để CB thi học kỳ 1.

                                                           Thủ công

                                Tiết 18: Gấp cái ví ( Tiết 2)

I. Mục tiêu : 

- H biết cách gấp cái ví bằng giấy 

- Gấp được cái ví bằng giấy 
- GD HS có ý thức tốt trong giờ học.
II. Đồ dùng .

- G ví mẫu kích thước lớn 

- H Giấy màu hcn, vở thủ công 

III. Lên lớp : 

	1.HĐ1 KT (3’) đồ dùng học tập  

2.HĐ2 Bài mới: (30’)

	Để lên bàn.

	Nhắc lại quy trình gấp ví 
	-  nêu lại các bước 

+ Bước 1 : Lấy đường dấu giữa (H1) 

+ B2 : Gấp 2 mép ví ( H3, H4) 

+ B3: Gấp túi ví (H5-> H12)

- H nhắc lại 

	HD thực hành 
	- HS thực hành gấp theo các bước 

- Trang trí bên ngoài ví cho đẹp 

- Dán vào vở thủ công 


IV. Nhận xét dặn dò : (2’) 

- Đánh giá sản phẩm 

- N/x giờ học 

- Dặn dò chuẩn bị “ Gấp mũ ca lô “ 

Thực hành (TV)

Rèn kĩ năng đọc, viết oc, ac.

I.Mục tiêu: - Củng cố cho HS diền dúng chữ ghi vần, ghi tiếng đọc, tương đối thành thạo bài Ba người bàn tốt (2).
                   -  Đọc và viết được chữ ghi câu: Em học nhạc, học vẽ.

                  - GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: Bảng phụ, SGK, VBTTV, vở ô li.
III.Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1:Ổn định: (1’)

2.HĐ2:Bài mới: (30’)

a.GTB. Trực tiếp.

b.Luyện đọc:

HD HS điền chữ ghi vần, ghi tiếng.

Cho đọc bài : Ba người bàn tốt (1) (STH T 123) lên bảng .

Cho HS đọc bài:  

Nghe và chỉnh sửa cho HS.

Cho HS tìm và đọc tiếng từ có vần ac,oc.

c.Luyện viết. HD HS quan sát chữ mẫu .Em học nhạc, học vẽ

 Nhắc lại qui trình viết.HD HS viết.

Đi đến từng bàn uốn nắn sửa tư thế ngồi viết cho HS.

Chấm bài và nhận xét.

3.HĐ3:Củng cố dặn dò; (4’)
 Hệ thống lại toàn bài.

Nhận xét giờ học.Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát.

Nghe.

Điền trong STH trang 123

Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.

Tìm và đọc.

Nhận xét chữ mẫu và nêu qui trình viết.

Viết vào vở.





Bồi dưỡng HS (TV)

Ôn luyện vần oc, ac.

I.Mục tiêu: 

     - Củng cố cho HS đọc, viết tương đối thành thạo oc, ac, con sóc, bác sĩ.
     -  Đọc được các từ và câu ứng dụng có vần oc, ac. Làm tốt các bài tập.

     - GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: Bảng phụ, SGK, VBTTV, vở ô li.

III.Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1:Ổn định: (1’)

2.HĐ2:Bài mới: (30’)

a.GTB. Trực tiếp.

b.Luyện đọc:

Cho HS ôn lại bài tiết 1

Nghe và chỉnh sửa cho HS.

Cho HS tìm và đọc tiếng từ có vần  oc, ac ngoài bài.

Nhận xét tính điểm thi đua.

c.Luyện viết. HD HS quan sát chữ mẫu.hạt thóc, con cóc, bản nhạc, con vạc. Nhắc lại qui trình viết.HD HS viết.

Đi đến từng bàn uốn nắn sửa tư thế ngồi viết cho HS.

c.HD Làm BT;

Bài 1.Cho HS nêu YC bài.

Nhận xét chữa bài.

Bài 2: HD HS điền vần thích hợp.

Nhận xét chữa bài.

Viên ngọc.

Bản nhạc.

Nóc nhà.

3.HĐ3:Củng cố dặn dò; (4’)
 Hệ thống lại toàn bài.

Nhận xét giờ học.Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát.

Nghe.

Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.

Thi đua tìm và đọc.

Nhận xét chữ mẫu và nêu qui trình viết.

Viết vào vở ô li.

Nối? Làm bài và đọc bài làm của mình.

  Kq: Chúng em học hai buổi mỗi ngày

Bé đọc báo cho bà nghe.

Mặt trời mọc ở đằng đông.

Làm bài và đọc kết quả.





                                                       Tuần 18 (A)

 Thứ 2/26/12/2011
                                                         Học bù thứ 5
Đã soạn ở tuần 18 ngày 22/12/2011

Thứ 3/27/12/2011
                                                   Học bù thứ 6
Đã soạn ở ngày 23/12/2011


Thứ 4/28/12/2011
                                               Nghỉ sơ kết tổ

        Thứ 5/29/12/2011                                                      

                                                            Thể dục

Ôn tập đội hình đội ngũ 

I.Mục tiêu.

 Kiến thức: Ôn kỹ năng đội hình đội ngũ đã học, yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng nhanh và chính xác.

 Kỹ năng: Có kỹ năng đi th​ừơng đúng theo nhịp 2 - 4 (hàng dọc) 
 Thái độ: Tham gia tự giác, chủ động, sáng tạo.

II. ĐÞa điểm.    Sân tr​­êng.

 III. Nội  dung và phương pháp lên lớp. 

	1. Phần mở đầu.(5’) 
- Tập hợp, phổ biến nội dung bài học


	Tập hợp 2 hàng dọc

Chạy nhẹ nhàng trên sân trường một vòng

	2. Phần cơ bản(25’).

- Tập hợp 2 hàng dọc, dóng hàng

- Dàn hàng, dồn hàng

- Đứng nghiêm, nghỉ.
	Thực hiện 1 -> 2 lần

Cả lớp tập. Từng tổ tập.

	- Đi th​ường theo nhịp 1 - 2

3. Phần kết thúc(5’).

- Tập hợp.

Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp

· Gv: Nhận xét giờ học.
· Dặn HS về tập theo nhóm
	Đi theo hàng dọc

Đứng vỗ tay hát


                                                        Học vần
    ôn tập 

I- Mục tiêu.

 - Đọc, viết một cách chắc chắn các vần và chữ ghi vần đã học học từ bài 32 đến bài 42. 

 - Đọc đúng, viết đúng kỹ thuật, đúng tốc độ. 

- Có ý thức học tập tốt.

II - Đồ dùng dạy - học.    Bảng phụ + tranh SGK.

III - Các hoạt động dạy - học.  

                                                             Tiết 1
	1.HĐ1. Bài cũ:(5’)
 - Đọc:trắng muốt, tuốt lúa,vượt lên, ẩm ướt. Đọc câu ứng dụng SGK.
 -Viết: chuột nhắt, lướt ván.

Nhận xé ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới : (30’)                                        

a.Giới thiệu bài: Trực quan

b.Giảng bài:

* Ôn tập: ? Các con hãy nêu những vần dã học từ bài 32 đến bài 42?

- GV ghi ra góc bảng.
+ Ghép vần:

- GV bảng ôn vần.

- Vần nào có nguyên âm đôi ? 

+ Đọc từ: chép một số từ lên bảng cho HS đọc.

-GV + HS giải nghĩa từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

Trả lời.

Ghép và đọc vần vừa ghép.

Trả lời.

Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Viết bảng con: iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu.
- GV viết mẫuvà hướng dẫn cách viết.

- NX sửa sai. 
*Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa ôn. 
Nhận xét tính điểm thi đua.  
	-HS theo dõi.

-HS luyện viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)

* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK
- GV đọc mÉu.HD HS đọc
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
-HS luyện đọc từng dòng thỏ.

- ...................cả đoan thơ.

-3 HS dọc

	* Luyện viết: cái kéo, leo trèo, lau sậy,sáo sậu, túi lưới,cây nêu,già yếu, bầu rượu.
-GV hướng dẫn HS viết .

-Quan sát ,uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố dặn dò(5’).

- HS đọc lai bài ôn tập.

- NX gìơ học. Dặn HS về ôn lại các bài đã học.
	HS viết vào vở ô li.


Thực hành (H V)

                            Rèn kĩ năng đọc, viết các vần có âm t đứng sau.

I.Mục tiêu: - HS đọc, viết tương đối thành thạo các vần; có âm t đứng sau.                     - Đọc đúng các từ và câu ứng dụng có chứa các vầncó  âm t đứng sau.                   
-GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: Bảng ôn, bảng con, vở ô li.

III.Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1.Ổn định: (1’) Hát.

2.HĐ2.Bài mới: (30’)

a.GTB: Trực tiếp

b.Luỵên đọc:

Treo bảng ôn các vần lên bảng cho HS đọc.

Nghe và chỉnh sửa cho hS.

Ghi các từ lên bảng cho HS đọc.

* Viết bảng con:  Đọc cho HS viết chữ ghi vần ăt, ât, et, êt, uôt, ươt chữ ghi từ đôi mắt, mật ong.nét chữ, sấm sét,con rết, trắng muốt, vượt lên. Nhận xét chữa lỗi.

*Trò chơi: Thi tìm và nói nhanh tiếng từ có vần vừa ôn ở trên.

Nhận xét tính điểm thi đua.

* Luyện viết vở ô li: bắt tay, thật thà,nét chữ, sấm sét,kết bạn, trắng muốt, tuốt lúa, vượt lên.

* Nhắc lại cách viết, qui trình viết.

Đi đến từng bàn uốn nắn sửa sai.

Thu một số bài chấm nhận xét.

3.HĐ3.Củng cố dặn dò: (4’)

Hệ thống lại toàn bài.

Nhận xét chung giờ học.

Dặn HS về ôn lại bài.
	Lớp hát.

Nghe.

Đọc CN theo thứ tự và không theo thứ tự. Đọc nhóm tổ.

Đọc và tìm tiếng có chứa vần vừa ôn.

Cả lớp viết vào bảng con.

2 tổ thi nói tiếp sức.

Nêu cấu tạo qui trình viết chữ ghi các tiếng từ.

Lớp viết vào vở ô li.


Thứ 6/30/12/2011

                                          Nghỉ bù: Tết dương lịch


  Tiết 68:  độ dài đoạn thẳng 

I . Mục tiêu.
  - Giúp HS có biểu tượng về “dài hơn, ngắn hơn” từ đó có biể tượng về độ dài đoạn thẳng. Biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng tuỳ ý bằng 2 cách: (so sánh trực tiếp hoặc gián tiếp qua độ dài trung gian). 

  - Đo độ dài đoạn thẳng nhanh, chính xác. 

  - Hứng thú học tập.

II . Hoạt động dạy - học. 

	1.HĐ1. Bài cũ.(4’) 

-Cho 4 điểm A, B, C, D 

HS nối thành các đoạn thẳng và đọc tên các đoạn thẳng đó. 

Nhận xét ghi điểm
	1 em lên bảng dưới lớp làm bảng con

	2.HĐ2. Bài mới.(29’) 

*. Dạy biểu tượng dài hơn, ngắn hơn và trực tiếp so sánh độ dài đoạn thẳng. 

- Gv giơ 2 cái thước và hỏi:

Làm thế nào để biết cái nào dài hơn ? cái nào ngắn hơn ? 
	-HS quan sát và trả lời .

	- GV cho H quan sát hình vẽ

         A .                            . B

         C .                    . D
	-HS quan sát và trả lời.

	*. So sánh gián tiếp độ dài 2 đoạn thẳng qua độ dài trung gian. 

-GV cho HS quan sát hình vẽ so sánh độ dài với gang tay. 
	+HS: dài 3 gang tay 

+HS thực hành đo độ dài đoạn thẳng

Cách so sánh số ô vuông đặt vào mỗi đoạn

	*. Thực hành. 

Bài 1: So sánh từng cặp độ dài 2 đoạn thẳng.

-GV nhận xét chữa bài.
Bài 2: Cho HS nêu YC bài
	-H so sánh - nhận xét

+H đếm số ô vuông đặt vào mỗi đoạn thẳng và ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng tương ứng

	Bài 3: Cho HS nêu YC bài
	-Nêu yêu cầu

+Điền số ô vuông và ghi số đếm được

+So sánh các số vừa ghi để xác định bằng giấy ngắn nhất

+Tô màu vào băng giấy

	3.HĐ3 Củng cố - dặn dò(2’). 

-Thực hành so sánh độ dài 2 đoạn thẳng theo cách học.

-NX tiết học. Dặn dò.
	


Thứ 4/22/12/2010
                             Thi kể chuyện và đọc diễn cảm
                                                                     Toán
Tiết69:    thực hành đo độ dài 

I. Mục tiêu.

- Giúp H biết cách đo và so sánh độ dài một số đồ vật quen thuộc. 

Nhận biết gang tay, bước chân của 2 người khác nhau thì không nhất thiết phải giống nhau mà tính “xấp xỉ” hay “ước lượng”

- Bước đầu thấy cần thiết phải có một đơn vị chuẩn để đo độ dài.

- Hứng thú học tập.

II.ĐỒ dùng. 

Thước kẻ, que tính.

III. Hoạt động dạy - học. (30’)

	1. Giới thiệu độ dài gang tay. 

- Gang tay là độ dài tính từ đầu ngón cái tới đầu ngón giữa
	Xác định độ dài gang tay của bản thân



	2. Hướng dẫn đo độ dài gang tay.

-GV làm mẫu 
	-Chấm điểm A và kết thúc là điểm B

-HS thực hành

	3. Hướng dẫn cách đo độ dài bằng bước chân 

Đo độ dài bục giảng

GV làm mẫu 

4. Thực hành. 

- Ngoài 2 cách đo trên còn có cách đo khác

que tính, sải tay

5. Các hoạt động hỗ trợ  

- So sánh độ dài bước chân của GV với bước chân HS.

=> Kết luận: Vì sao ngày nay người ta không sử dụng: gang tay, bước chân để đo độ dài trong các hoạt động hàng ngày vì đo độ dài chưa chuẩn, bước chân của mỗi người dài, ngắn khác nhau. 
	HS thực hành 

	6. Củng cố.(5’)

- Nêu lại cách đo bằng gang tay, bước chân.

- NX tiết học.
	


                                                 Bồi dưỡng HS (Toán)
                                   Ôn luyện điểm, đoạn thẳng.

I. Mục tiêu:  - Củng cố về nhận biết, điểm, kẻ đoạn thẳng.

                   - Rèn nhận biết nhanh kẻ vẽ đoạn thẳng chính xác.

                   - GD HS ý thức học tập tốt.

II. Đồ dùng: GV: ND bài. HS: Vở ô li, STH.

III. Các hoạt động dạy học:
	1.HĐ1: Ổn định.(1’)
2.HĐ2: Bài mới. (30’

a.GTB: Trực tiếp.

b. HD HS làm bài tập:

*Bài 1 STH (T124): Cho HS nêu YC bài.
Có 1 đoạn thẳng.

Tên đoạn thẳng: AB

b. Có 2 đoạn thẳng

Tên đoạn thẳng: MN,NP
Gọi 2 em lên bảng chỉ và đọc tên đoạn thẳng.

1 em làm phần c, 1 em làm phần d
Gọi HS nêu miệng phần e

 Nhận xét chữa bài.
Có 5 đoạn thẳng;:

Tên đoạn thẳng; AB,BC,CD,DE,EI.
*Bài 2 (T125 STH): ? Bài YC gì?
Gọi HS chữa miệng

Nhận xét chữa bài.

Kq a. 1, 3. 4. 5, 7.
       b. 9, 7. 5. 
       c. 2, 4, 3, 1.

       d.  4, 4, 4, 4.

*Bài 3 (T 125 STH): Gọi HS nêu YC bài.

Gọi HS lên bảng chữa
Nhận xét chữa bài.
3.HĐ3: Củng cố dặn dò: (2’)

 Hệ thống lại bài.     - Nhận xét giờ học.

Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát

Nghe.

1 em nêu.

a.Điền số đoạn thẳng và tên đoạn thẳng vào chỗ chấm.
.1 em lên bảng làm phần a.

1 em làm miệng phần b
Lớp nhận xét.
c. Có 3 đoạn thẳng.

Tên đoạn thẳng: AB,BC,AC.

d. Có 6 đoạn thẳng: MN,NP,QP,MQ,MO,ON.
Nêu YC bài rồi làm bài và chữa bài.
Viết số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng theo mẫu.

4 em đọc bài.

Khoanh vào tên đoạn thẳng dài nhất.

1 em lên bảng

Lớp nhận xét chữa bài.




                                                 Bồi dưỡng HS (Toán)

                                      Ôn luyện một chục, tia số.

I.Mục tiêu:  - Củng cố về một chục và tía số.

                   - Rèn giải toán cho HS.

                   - GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: GV: ND bài. HS: Vở ô li,.

III.Các hoạt động dạy học:
	1.HĐ1: Ổn định.(1’)

2.HĐ: Bài mới. (30’

a.GTB: Trực tiếp.

b. HD HS làm bài tập:

Bài 1 (STH T128): Cho HS nêu YC bài.
Gọị HS lên bảng chữa bài.

Nhận xét chữa bài.

Bài 2 (STH T128): ? Bài YC gì?
Kq: 1. 2. 4. 5, 6, 7, 9

Nhận xét chữa bài
Bài 3: Thực hành đo độ dài
Gọi HS thực hành đo.
3: Củng cố dặn dò: (4’)

 Hệ thống lại bài.     - Nhận xét giờ học.

Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát

Nghe.
1 em nêu.
 Làm bài và chữa bài.

2 em . Lớp nhận xét.

Viết số thích hợp vào mỗi vạch của tia số.  

làm bài và chữa bài.
1em lên bảng làm. Lớp theo dõi nhận xét.
1 em nêu yêu cầu bài
2 em thực hành đo bàn học và đoạn thẳng.



Ngày soạn: 26/12/2010
Ngày giảng: Thứ 4/29/12/210


                                                  Toán
                              Ôn tập Phép cộng trừ trong phạm vi 3,4,5,6
I.Mục tiêu:

  - HS thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 3, 4, 5, 6.

 - Làm thành thạo các bài tập

 - GD HS ý thức học tập tốt

II. Đồ dùng:      Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

	1.HĐ1. KT bài cũ: (4’)

2 + 1 – 2 =                 4 + 2 – 5 = 

   6 – 5 + 1 =

Nhận xét ghi điểm

2.HĐ2. Bài mới: (29’)         Ôn tập

Gọi HS đọc bảng cộng trừ trong phạm vi 3, 4, 5, 6.

Cho HS đọc đồng thanh cả lớp 3 lần.

Cho HS thực hành làm bài tập .

Bài số 1, số 2, số 3 SGK trang 55

Bài số 3, số 4 SGK trang 59

Bài số 2, số 3 SGK trang 66
Gọi HS lên chữa bài.

Nhận xét chữa bài, ghi điểm

3.HĐ3.Củng cố dặn dò: (2’)
Giờ toán hôm nay chúng ta vừa ôn những bài gì?

Hệ thống lại bài
	3 em lên bảng làm
Lớp nhận xét

4 em đọc.

Cả lớp đọc.

Cả lớp làm vào vở ô li

1 em chữa bài số 1 trang 55

1 em chữa bài số 3 trang 59

1 em chữa bài số 2 cột 3 trang 66

Lớp theo dõi nhận xét.

Về ôn lại bài


Ngày soạn: 27/12/2010

Ngày giảng: Thứ 5/30/12/2010

                                                        Học vần

                                                         Ôn tập

I- Mục tiêu.

 - Đọc, viết một cách chắc chắn các chữ ghi vần đã học học từ bài 55 đến bài66

 - Đọc đúng, viết đúng kỹ thuật, đúng tốc độ. 

- Có ý thức học tập tốt.

II - Đồ dùng dạy - học. 

Bảng phụ + tranh SGK.

III - Các hoạt động dạy - học.  

                                                             Tiết 1

	1.HĐ1. Bài cũ:(5’)
 - Đọc: cây sung, củ gừng,trung thu, vui mừng. Đọc câu ứng dụng SGK bài 54.

 -Viết: trung thu,sừng hươu.

Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới : (30’)                                        

a.Giới thiệu bài: Trực quan

b.Giảng bài:

* Ôn tập

? Các con hãy nêu những vần dã học từ bài 55 đến bài 66?

-GV ghi ra góc bảng.
+Ghép vần:
-GV bảng ôn vần.

-Vần nào có nguyên âm đôi ? 

+ Đọc từ: chép một số từ lên bảng cho HS đọc.

-GV + HS giải nghĩa từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

Trả lời.

Ghép và đọc vần vừa ghép.

Trả lời.

Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Viết bảng con: iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu.
-GV viết mẫuvà hướng dẫn cách viết.

-NX sửa sai. 
*Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa ôn. 
Nhận xét tính điểm thi đua.  
	-HS theo dõi.

-HS luyện viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)

* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK
-GV đọc mÉu.HD HS đọc
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
Đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần vừa ôn.


	* Luyện viết: bay liệng, rau muống,nhà trừng, hiền lành, đình làng, nhuộm vải, cháy đượm.
-GV hướng dẫn HS viết .

-Quan sát ,uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố dặn dò(5’).

-HS đọc lai bài ôn tập.

-NX gìơ học. Dặn HS về ôn lại các bài đã học.
	HS viết vào vở ô li.



                                                  Toán

                              Ôn tập Phép cộng trừ trong phạm vi 7,8,9,10

I.Mục tiêu:

  - HS thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 7, 8, 9, 10.

 - Làm thành thạo các bài tập

 - GD HS ý thức học tập tốt

II. Đồ dùng:      Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

	1.HĐ1. KT bài cũ: (4’)

6 + 1 – 2 =                 6 + 2 – 5 = 

   10 – 5 + 4 =

Nhận xét ghi điểm

2.HĐ2. Bài mới: (29’)         Ôn tập

Gọi HS đọc bảng cộng trừ trong phạm vi 7, 8, 9, 10.

Cho HS đọc đồng thanh cả lớp 3 lần.

Cho HS thực hành làm bài tập .

Bài số số 3 SGK trang 70

Bài số 3SGK trang 75

Bài số 3 SGK trang 89
Gọi HS lên chữa bài.

Nhận xét chữa bài, ghi điểm

3.HĐ3.Củng cố dặn dò: (2’)
Giờ toán hôm nay chúng ta vừa ôn những bài gì?

Hệ thống lại bài
	3 em lên bảng làm
Lớp nhận xét

4 em đọc.

Cả lớp đọc.

Cả lớp làm vào vở ô li

1 em chữa bài số 3 trang 70
1 em chữa bài số 3 trang 75
1 em chữa bài số 3 trang 89
Lớp theo dõi nhận xét.

Về ôn lại bài



                                                 Bồi dưỡng HS (Toán)

      Ôn luyện phép cộng và phép trừ  trong phạm vi các số đã học.

I. Mục tiêu:  - Củng cố về bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi các số đã học.

                   - Rèn giải toán cho HS.

                   - GD HS ý thức học tập tốt.

II. Đồ dùng: GV: ND bài. HS: Vở ô li, SGK.

III. Các hoạt động dạy học:
	1.HĐ1: Ổn định.(1’)
2.HĐ2: Bài mới. (30’

a.GTB: Trực tiếp.

b. HD HS làm bài tập:

*Bài 1 (T118): Cho HS nêu YC bài.
? phần a khi làm ta cần lưu ý điều gì?

Yêu cầu nêu cách tính.

Nhận xét chữa bài.

Kq; 9, 8. 10, 2, 2,0.

*Bài 2 (T118STH): ? Bài YC gì?
Gọi HS chữa miệng

Nhận xét chữa bài.

Kq: a. 2, 4, 6, 8, 10.

       b. 10, 8, 6, 4, 2.

*Bài 3 (T 118 STH): Gọi HS nêu YC bài.

Gọi HS lên bảng chữa
9 < 10                    6 + 2 = 2 + 6

1 > 0                       9 – 4 < 3 + 3

*Bài số 4 : (118)

Gọi HS nêu YC bài

Gọi 2 em lên bảng làm.

Nhận xét chữa bài.
a.4 + 4 = 8                    b. 8 – 3 = 5

*Bài 5 (T 118 STH) Cho HS nêu YC bài.

HD HS làm.

Nhận xét chữa bài.

3.HĐ3: Củng cố dặn dò: (2’)

 Hệ thống lại bài.     - Nhận xét giờ học.

Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát

Nghe.

1 em nêu.

a.Tính.

Viết cá số thẳng cột.
1 em lên bảng làm phần a.

1 em làm miệng phần b
Lớp nhận xét.

Viết các số 8, 2, 6, 10, 4.

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Nêu YC bài rồi làm bài và chữa bài.
2 em đọc bài.

Điền dấu >,<, =

2 em lên bảng

Lớp nhận xét chữa bài.

Viết phép tính thích hợp.

Quan sát tranh nêu bài toán miệng.

2 em lên bảng làm. Lớp nhận xét.

Viết số thích hợp vào ô trống.

1 em đọc bài mẫu.

Làm bài và chữa bài.



Thứ 6/31/12/2010
                                            Nghỉ bù tết dương lịch
 ThÓ dôc
Ngày soạn: 14/12/2009
Ngày giảng: Thứ 5/17/12/2009

  Ngày soạn :15/12/2009

 Ngày giảng: Thứ 6 /18/12/2009

                                     tự nhiên xã 
                                                          Toán
                                                  Đ/C Tâm dạy
     Sinh hoạt

Ngày soạn :18/12/2009

Ngày giảng: Thứ 2/21/12/2009

                                                      Tuần 18 (B)

                                                         Học vần
ôn tập 

I- Mục tiêu.

 - Đọc, viết một cách chắc chắn các chữ ghi vần đã học học từ bài 44 đến bài 54
 - Đọc đúng, viết đúng kỹ thuật, đúng tốc độ. 

- Có ý thức học tập tốt.

II - Đồ dùng dạy - học. 

                                     Bảng phụ + tranh SGK.

III - Các hoạt động dạy - học.  

                                                             Tiết 1
	1.HĐ1. Bài cũ:(5’)
 - Đọc: ao bèo, cá sấu, kì diệu, Đọc câu ứng dụng SGK bài 43.

 -Viết: chuột nhắt, lướt ván.

Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới : (30’)                                        

a.Giới thiệu bài: Trực quan

b.Giảng bài:

* Ôn tập

? Các con hãy nêu những vần dã học từ bài 44 đến bài 54?

-GV ghi ra góc bảng.
+Ghép vần:
-GV bảng ôn vần.

-Vần nào có nguyên âm đôi ? 

+ Đọc từ: chép một số từ lên bảng cho HS đọc.

-GV + HS giải nghĩa từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

Trả lời.

Ghép và đọc vần vừa ghép.

Trả lời.

Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Viết bảng con: rau non, khăn rằn, sơn ca, lá sen.
-GV viết mẫuvà hướng dẫn cách viết.

-NX sửa sai. 

*Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa ôn. 

Nhận xét tính điểm thi đua.  
	-HS theo dõi.

-HS luyện viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)

* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.


	* Luyện viết: nền nhà, xin lỗi, mưa phùn, yên ngựa, con lươn,vòng tròn.
-GV hướng dẫn HS viết .

-Quan sát ,uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố dặn dò(5’).

-HS đọc lai bài ôn tập.

-NX gìơ học. Dặn HS về ôn lại các bài đã học.
	HS viết vào vở ô li.


                                                      Đạo đức

                                                        Ôn tập 
I. Mục tiêu:
- H nắm bài có hệ thống. Trả lời đúng các câu hỏi trong những bài đã học.

-Trả lời đúng, trôi chảy rõ ràng.

- Hứng thú học tập.

II - Hoạt động dạy - học. (30’)

1. Ôn tập: H trả lời các câu hỏi sau

- Em đã làm gì để xứng đáng là H lớp 1 ?

- Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ ? 

- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập như thế nào ? 

- Giữ gìn đồ dùng, sách vở có lợi gì ? 

- Em sẽ ra sao khi không có một mái nhà ? Có gia đình em cảm thấy thế nào ?

- Là anh là chị cần như thế nào đối với em nhỏ ?

- Khi chào cờ em đứng như thế nào ? 

- Đi học đều và đúng giờ có lợi gì ? 

- Cần phải làm gì để đi học dúng giờ ? 

- Khi ngồi học trong lớp em phải thế nào ? 

- Giữ trật tự trong giờ học có lợi gì ? 

- Gia đình em có những ai ? 

2. Củng cố.(5’) 

. Nhận xét giờ học. 

Dặn HS về ôn lại bài và thực hành theo bài học.
Thứ 3/22/12/2009
Hoạt động tập thể chào mừng ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam


Thủ công
Ôn tập chương gấp hình.

I.Mục tiêu: HS nắm chắc về các quy ước gấp hình.
                    Gấp dược cá quạt, cái ví.

                     GD HS có ý thức tốt trong giờ học.

II.ĐỒ dùng: Giấy thủ công.
III. Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1KT: KT sự CB của HS (3’)

2.HĐ2.Bài mới.(28’)

*Ôn tập các quy ước về gấp hình.
Cho HS nhắc lại các quy ước gấp hình.

GV nêu lại ( nếu HS nêu chưa đày đủ)

*Ôn tập gấp quạt, gấp cái ví.

Cho HS nêu lại cách gấp cái quạt, cái ví.

*Thực hành gấp cái quạt, cái ví.

Làm mãu nhanh lại cách gấp cá quạt. cái 

ví.

Cho HS thực hành trên giấy thủ công.

Đi đến từng em quan sát HD và giúp đỡ những em còn lúng túng.

3.HĐ3: Nhận xét đánh giá sản phẩm: (4’)

Nhận xét và đánh giá sản phẩm.

	Để lên bàn.

2 em nêu.

2 em nêu.

Quan sát.

Thực hành gấp quạt, gấp ví.

Trình bày sản phẩm.

Bình chọn sản phẩm đẹp nhất.





Ngày soạn: 21/12/2009
Ngày giảng: Thứ 5/24/12/2009

                                                           Học vần

                                                           Ôn tập

I- Mục tiêu.

 - Đọc, viết một cách chắc chắn các chữ ghi vần đã học học từ bài 68 đến bài 74
 - Đọc đúng, viết đúng kỹ thuật, đúng tốc độ. 

- Có ý thức học tập tốt.

II - Đồ dùng dạy - học. 

Bảng phụ + tranh SGK.

III - Các hoạt động dạy - học.  

                                                             Tiết 1
	1.HĐ1. Bài cũ:(5’)
 - Đọc: lưỡi liềm, xâu kim, nhóm lửa.

. Đọc câu ứng dụng SGK bài 67
 -Viết: xâu kim. Lưỡi liềm.
Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới : (30’)                                        

a.Giới thiệu bài: Trực quan

b.Giảng bài:

* Ôn tập

? Các con hãy nêu những vần dã học từ bài 58 đến bài 74?

-GV ghi ra góc bảng.
+Ghép vần:
-GV bảng ôn vần.

-Vần nào có nguyên âm đôi ? 

+ Đọc từ: chép một số từ lên bảng cho HS đọc.

-GV + HS giải nghĩa từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

Trả lời.

Ghép và đọc vần vừa ghép.

Trả lời.

Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Viết bảng con: ¨t, ©t, ot, ¬t, it, ut, iªt, yªt, ­t,­¬t, u«t.
-GV viết mẫuvà hướng dẫn cách viết.

-NX sửa sai. 
*Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa ôn. 
Nhận xét tính điểm thi đua.  
	-HS theo dõi.

-HS luyện viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)

* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK
-GV đọc mÉu.HD HS đọc
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
Đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần vừa ôn.


	* Luyện viết: trái nhót, cơn sôt, sấm sét, con rết, nứt nẻ, đong nghịt, thời tiết, trắng muốt, vượt lên.
-GV hướng dẫn HS viết .

-Quan sát , uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố dặn dò(5’).

-HS đọc lai bài ôn tập.

-NX gìơ học. Dặn HS về ôn lại các bài đã học.
	HS viết vào vở ô li.


                                                   Thực hành (H V)

                            Rèn kĩ năng đọc, viết các vần có âm t đứng sau.
I.Mục tiêu: - HS đọc, viết tương đối thành thạo các vần; có âm t đứng sau.                     - Đọc đúng các từ và câu ứng dụng có chứa các vầncó  âm t đứng sau.                    -           -GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: Bảng ôn, bảng con, vở ô li.

III.Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1.Ổn định: (1’) Hát.

2.HĐ2.Bài mới: (30’)

a.GTB: Trực tiếp

b.Luỵên đọc:

Treo bảng ôn các vần lên bảng cho HS đọc.
Nghe và chỉnh sửa cho hS.

Ghi các từ lên bảng cho HS đọc.

* Viết bảng con:  Đọc cho HS viết chữ ghi vần ăt, ât, et, êt, uôt, ươt chữ ghi từ bắt tay,mậ ong,xay bột, nớt mưa, kết bạn, trời rét, chim cút. Nhận xét chữa lỗi.

*Trò chơi: Thi tìm và nói nhanh tiếng từ có vần vừa ôn ở trên.

Nhận xét tính điểm thi đua.

* Luyện viết vở ô li: nét chữ, sấm sét,kết bạn, trắng muốt, tuốt lúa, vượt lên.

* Nhắc lại cách viết, qui trình viết.

Đi đến từng bàn uốn nắn sửa sai.

Thu một số bài chấm nhận xét.

3.HĐ3.Củng cố dặn dò: (4’)

Hệ thống lại toàn bài.

Nhận xét chung giờ học.

Dặn HS về ôn lại bài.
	Lớp hát.

Nghe.

Đọc CN theo thứ tự và không theo thứ tự. Đọc nhóm tổ.

Đọc và tìm tiếng có chứa vần vừa ôn.

Cả lớp viết vào bảng con.

2 tổ thi nói tiếp sức.

Nêu cấu tạo qui trình viết chữ ghi các tiếng từ.

Lớp viết vào vở ô li.


                                              Thứ 6/25/12/2009
                                      Thi viết chữ đẹp cấp trường


                                                      Tuần 18 (C)
Ngày soạn: 25/12/2009
Ngày giảng: Thứ 2/28/12/2009

                                                               Học vần

                                    Ôn tập các vần có i, y, o, u đứng sau
I- Mục tiêu.

 - Đọc, viết một cách chắc chắn các chữ ghi vần đã học học có i, y, o, u,đứng sau.

- Đọc đúng, viết đúng kỹ thuật, đúng tốc độ. 

- Có ý thức học tập tốt.

II - Đồ dùng dạy - học. 

Bảng phụ + tranh SGK.

III - Các hoạt động dạy - học.  

                                                             Tiết 1
	1.HĐ1. Bài cũ:(5’)

 - Đọc: mua mía, mùa dưa, ngựa tía, trỉa đỗ.

. Đọc câu ứng dụng SGK bài 31

 -Viết: mua mía, trỉa đỗ.

Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới : (30’)                                        

a.Giới thiệu bài: Trực quan

b.Giảng bài:

* Ôn tập

? Các con hãy nêu những vần dã học có i, y, o, u đứng sau.

-GV ghi ra góc bảng.
+Ghép vần:
-GV bảng ôn vần.

-Vần nào có nguyên âm đôi ? 

+ Đọc từ: chép một số từ lên bảng cho HS đọc.

-GV + HS giải nghĩa từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

Trả lời.

Ghép và đọc vần vừa ghép.

Trả lời.

Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Viết bảng con: gửi quà, nải chuối, múi bưởi, ngày hội, cái kéo, trái đào.

-GV viết mẫuvà hướng dẫn cách viết.

-NX sửa sai. 

*Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa ôn. 

Nhận xét tính điểm thi đua.  
	-HS theo dõi.

-HS luyện viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)

* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK
-GV đọc mÉu.HD HS đọc
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
Đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần vừa ôn.


	* Luyện viết: chào cờ, lau sậy, sáo sậu,líu lo,cây nêu, buổi chiều, già yếu, bầu rượu, mưu trí.
-GV hướng dẫn HS viết .

-Quan sát ,uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố dặn dò(5’).

-HS đọc lai bài ôn tập.

-NX gìơ học. Dặn HS về ôn lại các bài đã học.
	HS viết vào vở ô li.



                                                                Thể dục

Ôn tập đội hình đội ngũ thể dục RLTTCB.

I.mục tiêu.

 Kiến thức: Ôn kỹ năng đội hình đội ngũ đã học, bài thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng nhanh và chính xác.

 Kỹ năng: Có kỹ năng đi th​ừơng đúng theo nhịp 2 - 4 (hàng dọc) 
 Thái độ: Tham gia tự giác, chủ động, sáng tạo.

II. địa điểm.    Sân tr​ường.

 III. Nội  dung và phương pháp lên lớp. 

	1. Phần mở đầu.(5’) 
- Tập hợp, phổ biến nội dung bài học


	Tập hợp 2 hàng dọc

Chạy nhẹ nhàng trên sân trường một vòng

	2. Phần cơ bản(25’).

- Tập hợp 2 hàng dọc, dóng hàng

- Dàn hàng, dồn hàng

- Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải quay trái.

- Tập phối hợp các động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.
	Thực hiện 1 -> 2 lần

Cả lớp tập. Từng tổ tập.

Cả lớp tập 2 lần

	- Đi th​ường theo nhịp 1 - 2

3. Phần kết thúc(5’).

- Tập hợp.

Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp

· Gv: Nhận xét giờ học.
· Dặn HS về tập theo nhóm
	Đi theo hàng dọc

Đứng vỗ tay hát



                                                      Đạo đức

                                                        Ôn tập 
I.Mục tiêu:

- H nắm bài có hệ thống. Trả lời đúng các câu hỏi trong những bài đã học.

-Trả lời đúng, trôi chảy rõ ràng.

- Hứng thú học tập.

II - Hoạt động dạy - học. (30’)

	1.KTBC: (3’) ? Con đã học những bài đạo đức nào?

Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới: (30’)

*Ôn tập:

- Em đã làm gì để xứng đáng là H lớp 1 ?

- Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ ? 
- Cần phải giữ gìn đồ dùng học tập như thế nào ? 

- Giữ gìn đồ dùng, sách vở có lợi gì ? 

- Em sẽ ra sao khi không có một mái nhà ? Có gia đình em cảm thấy thế nào ?

- Là anh là chị cần như thế nào đối với em nhỏ ?

- Khi chào cờ em đứng như thế nào ? 

- Đi học đều và đúng giờ có lợi gì ? 

- Cần phải làm gì để đi học dúng giờ ? 

- Khi ngồi học trong lớp em phải thế nào ? 

- Giữ trật tự trong giờ học có lợi gì ? 

- Gia đình em có những ai ? 

3. Củng cố.(2’) 

. Nhận xét giờ học. 

Dặn HS về ôn lại bài và thực hành theo bài học.

	3 em trả lời.

HS trả lời

Thực hành đứng chào cờ trước lớp.

5 em trả lời.


Thứ 3/29/12/209
                                  Thi cuối kì 1 môn tiếng việt.

Thứ 4/30/12/2009

                                          Thi cuối kỳ I môn toán.

     Thứ 5/31/12/2009

                                               Chấm thi
Thứ 6/1/1/2010
                                                Nghỉ tết dương lịch.
                                                
Tuần 18 (D)

Thứ 2/4/1/2010.                   Nghỉ chuyển kì
Thứ 3/5/1/2010.                   Nghỉ chuyển kì.

Ngày soạn: 3/1/2010.

Ngày giảng: Thứ 4/6/1/2010.

                                                 HỌC VẦN
                       Ôn tập các vần có âm n đứng sau
I- Mục tiêu.

 - Đọc, viết một cách chắc chắn các chữ ghi vần đã học học có am n,đứng sau.

- Đọc đúng, viết đúng kỹ thuật, đúng tốc độ. 

- Có ý thức học tập tốt.

II - Đồ dùng dạy - học. 

Bảng phụ + tranh SGK.

III - Các hoạt động dạy - học.  

                                                             Tiết 1
	1.HĐ1. Bài cũ:(5’)
 - Đọc: mưu trí, bầu rượu, cá sấu, kì diệu.
 Đọc câu ứng dụng SGK bài 43.

 -ViÕt: dãy núi, kì diệu.
Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới : (30’)                                        

a.Giới thiệu bài: Trực quan

b.Giảng bài:

* Ôn tập

? Các con hãy nêu những vần dã học có âm n đứng sau.

-GV ghi ra góc bảng.
+Ghép vần:
-GV bảng ôn vần.

-Vần nào có nguyên âm đôi ? 

+ Đọc từ: chép một số từ lên bảng cho HS đọc.

-GV + HS giải nghĩa từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

Trả lời.

Ghép và đọc vần vừa ghép.

Trả lời.

Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Viết bảng con: rau non, khen ngợi, viên phấn, con lươn.
-GV viết mẫuvà hướng dẫn cách viết.

-NX sửa sai. 
*Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa ôn. 
Nhận xét tính điểm thi đua.  
	-HS theo dõi.

-HS luyện viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)

* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK
-GV đọc mÉu.HD HS đọc
	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
Đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Luyện viết: vườn nhãn, thôn bản,yên ngựa, mưa phùn, chú lợn.

-GV hướng dẫn HS viết .

-Quan sát ,uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố dặn dò(5’).

-HS đọc lai bài ôn tập.

-NX gìơ học. Dặn HS về ôn lại các bài đã học.
	HS viết vào vở ô li.


                                                      Thủ công
                               Ôn tập chương kĩ thuật xé dán giấy.

I.Mục tiêu:           HS nắm chắc về kĩ thuật xé dán giấy.

                              Biết chọn giấy màu phù hợp, xé dán đươc hình vuông, hình tròn.

                               GD HS có ý thức tốt trong giờ học.

II.ĐỒ dùng: Giấy thủ công.

III. Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1KT: KT sự CB của HS (3’)

2.HĐ2.Bài mới.(28’)

*Ôn tập kĩ thuật xé dán giấy.

Cho HS nhắc lại cách xé dán giấy.

GV nêu lại ( nếu HS nêu chưa đày đủ)

*Ôn tập xé dán hình vuông, hình tròn.

Cho HS nêu lại cách xé, dán hình vuông, hình tròn.

*Thực hành xé dán hình vuông, hình tròn.

Làm mẫu nhanh lại cách xé dán hình vuông, hình tròn.
Cho HS thực hành trên giấy thủ công.

Đi đến từng em quan sát HD và giúp đỡ những em còn lúng túng.

3.HĐ3: Nhận xét đánh giá sản phẩm: (4’)

Nhận xét và đánh giá sản phẩm.


	Để lên bàn.

2 em nêu.

2 em nêu.

Quan sát.

Thực hành chọn màu, để xé, dán.
Trình bày sản phẩm.

Bình chọn sản phẩm đẹp nhất.





                          toán                      Đ/C Tâm dạy
Ngày soạn: 4/1/2010.
Ngày giảng; Thứ 5/7/1/2010

                                                            Học vần
                                  Ôn tập các vần có âm ng đứng sau
I- Mục tiêu.

 - Đọc, viết một cách chắc chắn các chữ ghi vần đã học học có am ng,đứng sau.

- Đọc đúng, viết đúng kỹ thuật, đúng tốc độ. 

- Có ý thức học tập tốt.

II - Đồ dùng dạy - học. 

Bảng phụ + tranh SGK.

III - Các hoạt động dạy - học.  

                                                             Tiết 1
	1.HĐ1. Bài cũ:(5’)
 - Đọc: cuồn cuộn, thôn bản, con vượn, kiến đen.

. Đọc câu ứng dụng SGK bài 51.

 -Viết: vườn nhãn, yên ngựa.
Nhận xét ghi điểm.

2.HĐ2. Bài mới : (30’)                                        

a.Giới thiệu bài: Trực quan

b.Giảng bài:

* Ôn tập

? Các con hãy nêu những vần dã học có âm ng đứng sau.

- GV ghi ra góc bảng.
+Ghép vần:
-GV bảng ôn vần.

-Vần nào có nguyên âm đôi ? 

+ Đọc từ: chép một số từ lên bảng cho HS đọc.

-GV + HS giải nghĩa từ.
	5 em đọc.

Cả lớp viết bảng con.

Quan sát và trả lời.

Trả lời.

Ghép và đọc vần vừa ghép.
Trả lời.

Đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Viết bảng con: vòng tròn,nâng niu, rặng dừa, trung thu
-GV viết mẫuvà hướng dẫn cách viết.

-NX sửa sai. 
*Trò chơi: Tổ chức thi viết chữ ghi tiếng, từ có vần vừa ôn. 
Nhận xét tính điểm thi đua.  
	-HS theo dõi.

-HS luyện viết bảng con.
Hai tổ thi viết tiếp sức.


Tiết 2

	c. Luyện tập.(30’)

* Luyện đọc.

- Đọc bảng T1

  Đọc câu ứng dụng: SGK

	Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.
Đọc câu ứng dụng và tìm tiếng có vần vừa ôn.

	* Luyện viết: sừng hươu, cái kẻng,bay liệng, luống cày, nương rẫy.
-GV hướng dẫn HS viết .

-Quan sát ,uốn nắn HS.

=> Lưu ý: Tư thế ngồi viết. 

-Chấm và nxét 1 số bài.
3.HĐ3 Củng cố dặn dò(5’).

-HS đọc lai bài ôn tập.

-NX gìơ học. Dặn HS về ôn lại các bài đã học.
	HS viết vào vở ô li.



                                         Bồi dưỡng HS (TV)
Ôn luyện vần ang, anh.
I.Mục tiêu: 

     - Củng cố cho HS đọc, viết tương đối thành thạo ang, anh, cành chanh.
     -  Đọc được các từ và câu ứng dụng có vần ang, anh. Làm tốt các bài tập.

     - GD HS ý thức học tập tốt.

II.Đồ dùng: Bảng phụ, SGK, VBTTV, vở ô li.

III.Các hoạt động dạy học:

	1.HĐ1:Ổn định: (1’)

2.HĐ2:Bài mới: (30’)

a.GTB. Trực tiếp.

b.Luyện đọc:

Cho HS ôn lại bài tiết 1

Nghe và chỉnh sửa cho HS.

Cho HS tìm và đọc tiếng từ có vần ang,anh ngoài bài.

Nhận xét tính điểm thi đua.

c.Luyện viết. HD HS quan sát chữ mẫu.buôn làng, bánh chưng, hiền lành, hải cảng.

 Nhắc lại qui trình viết.
HD HS viết.

Đi đến từng bàn uốn nắn sửa tư thế ngồi viết cho HS.

c.HD Làm BT;

Bài 1.Điền vần ang hay an.

l….. xóm ;               cái th…

phong l…..              th…  đá
Nhận xét chữa bài.
3.HĐ3:Củng cố dặn dò; (4’)
 Hệ thống lại toàn bài.

Nhận xét giờ học.Dặn HS về ôn lại bài.
	Hát.

Nghe.

Đọc CN, nhóm, tổ, lớp.

Thi đua tìm và đọc.

Nhận xét chữ mẫu và nêu qui trình viết.

Viết vào vở ô li.

1 em nêu yêu cầu bài.

Chữa bài 3 em.




Thứ 6/8/1/2010.
                                              Sơ kết học kì 1

      tiếng việt

  Toán  
 ____________________________________
____________________________________
 Ngày soạn :5-1-2009

 Ngày giảng: Thứ 4 -7-1-2008
  Tiếng Việt

                                                Thi cuối kì I

 Tự nhiên - Xã hội  
                                             Thi cuối kì I
 
  toán 
                                                                 thi học kì I


